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Lời Mở ĐầU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày 7/11/2006 đánh dấu một mốc đáng ghi nhớ trong chặng đường 

phát triển của kinh tế Việt Nam: Việt Nam được công nhận là thành viên 

của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau 11 năm đàm phán. Điều đó 

có nghĩa là  Việt Nam đã chính thức tham gia sâu rộng hơn vào quá trình 

toàn cầu hoá (TCH) kinh tế, một cuộc chơi mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng 

cũng không ít thách thức. Cơ  hội mà không biết tận dụng thì cơ hội sẽ 

biến thành thách thức. Thách thức mà biết cách vượt qua thì thách thức sẽ 

biến thành cơ hội. Vậy làm thế nào để nhận biết được các thách thức để 

tìm cách vượt qua và biến chúng thành cơ hội? Để trả lời được câu hỏi 

trên, có thể nghiên cứu một số nước đang phát triển có điều kiện kinh tế 

tương đối giống Việt Nam để rút ra kinh nghiệm cho riêng Việt Nam.

   

Gia nhập WTO thực chất là tham gia TCH về kinh tế. Là nước đi sau, 

với thể chế chính trị - kinh tế - xã hội có nhiều điểm tương đồng nhưng 

cũng có điểm khác biệt so với một số nước đang phát triển, vì vậy việc tìm 

hiểu kinh nghiệm của các nước đi trước là hết sức bổ ích đối với Việt 

Nam. Trong việc tìm hiểu kinh nghiệm của các nước đi trước, việc tìm 

hiểu kinh nghiệm vượt qua thách thức của họ là rất cần thiết đối với Việt 

Nam hiện nay. Bởi vì, có rất nhiều người cho rằng, gia nhập WTO, tham 

gia vào TCH kinh tế, Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, gia 

nhập WTO, Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Đặc 

biệt, so với nhiều nước đang phát triển khác, Việt Nam là nước XHCN, 

nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường, cho nên thách thức sẽ 

nhiều hơn khi Việt Nam tham gia vào "sân chơi chung" với bản chất là 

sân chơi của các nước có nền kinh tế thị trường. Vì vậy việc nghiên cứu 

những thách thức của TCH kinh tế đối với các nước đang phát triển, phân 

tích những kinh nghiệm vượt qua các thách thức đó để rút ra bài học cho 

Việt Nam có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận cũng như thực tiễn. Về điều  

này, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại 
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Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: "Nắm bắt 

cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, đó là 

vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta" [11, tr.67]. Mặt 

khác, trong bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, 

ông cũng đã làm rõ: "gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, hội nhập 

kinh tế quốc tế vừa có cơ hội lớn vừa phải đối đầu với thách thức không 

nhỏ. Cơ hội tự nó không biến thành lực lượng vật chất trên thị trường mà 

tùy thuộc vào khả năng vận dụng cơ hội của chúng ta. Thách thức tuy là 

sức ép trực tiếp nhưng tác động của nó đến đâu còn tùy thuộc vào nỗ lực 

vươn lên  của chúng ta. Cơ hội và thách thức không phải nhất thành bất 

biến mà luôn vận động, chuyển hóa và và thách thức đối với ngành này 

có thể là cơ hội đối với ngành khác phát triển. Tận dụng được cơ hội sẽ 

tạo ra thế và lực mới để vượt qua và đẩy lùi thách thức, tạo cơ hội mới lớn 

hơn. Ngược lại, không tận dụng được cơ hội, thách thức sẽ lấn át, cơ hội 

sẽ mất đi, thách thức sẽ chuyển thành những khó khăn dài rất khó khắc 

phục." [36].  

 Thách thức và cơ hội khi tham gia vào TCH kinh tế luôn luôn gắn 

bó chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một luận án tiến sỹ, 

tác giả không có tham vọng phân tích các cơ hội mà chỉ lựa chọn những 

thách thức khi Việt Nam tham gia vào TCH kinh tế để tìm hiểu, phân tích. 

Vả lại, khi Việt Nam đã gia nhập WTO, cơ hội, bản thân nó cũng dễ được 

nhận biết để tận dụng và khai thác. Còn thách thức, đôi khi người ta phải 

tìm hiểu, phải nghiên cứu, thậm chí phải chỉ rõ ra thì mới nhận thấy.  

 Những phân tích trên đây đã thúc đẩy tác giả chọn vấn đề 

"Thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển và bài 

học kinh nghiệm đối với Việt Nam" làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế của 

mình.  

2. Tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước 
2.1.  ở ngoài nước 

ở nước ngoài đã có rất nhiều công trình, bài viết nghiên cứu về TCH  

và tác động của TCH, tiêu biểu nhất là "Hiểu về toàn cầu hóa" 
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(Understanding Globalization) của Schaeffer, NXB Rowman & Littlefield 

năm 1997; "Những chuyển đổi toàn cầu" (Global Transformation) của 

David Held, & Anthony MCGrew, David Goldblatt & Jonathan Perraton, 

NXB Polity, năm 1999... Công trình hiện gây tranh cãi nhiều nhất là 

"Toàn cầu hóa và mặt trái của toàn cầu hóa" (Globalization and Its 

Discontent) của Stigliz, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB), 

NXB Cambridge, năm 2001. Gần đây mới xuất hiện một cuốn sách thu 

hút đông đảo các nhà lý luận, các nhà nghiên cứu về TCH trên thế giới, đó 

là "Chiếc Lexus và cây Oliu, toàn cầu hóa là gì?" của Thomas L. 

Friedman do nhà xuất bản Khoa học Xã hội dịch và xuất bản, năm 2005. 

Bên cạnh đó còn có một số tài liệu nghiên cứu của các nhà kinh tế, các tổ 

chức phi chính phủ như Oxfarm... viết về mặt trái của TCH. Tuy nhiên, 

chưa công trình nghiên cứu nào nghiên cứu chuyên sâu về những thách 

thức của TCH kinh tế đối với các nước đang phát triển để rút ra những bài 

học kinh nghiệm đối với Việt Nam. 

2.2.  ở  Việt Nam 

 ở trong nước cũng có nhiều công trình nghiên cứu về TCH và 

những cơ hội như: "Toàn cầu hóa, nghịch lý của Thế giới tư bản chủ 

nghĩa", NXB Thống kê, Hà Nội 2003; "Từ Diễn đàn Siaton, toàn cầu hóa 

và Tổ chức Thương mại Thế giới", Báo cáo nghiên cứu chính sách của 

Ngân hàng thế giới (2002); "Toàn cầu hóa, tăng trưởng và nghèo đói", 

NXB Văn hóa Thông tin, năm 2001; "Những vấn đề của toàn cầu hóa 

kinh tế", TS Nguyễn Văn Dân, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 

2001; "Toàn cầu hóa - quan điểm và thực tiễn", của tác giả Trần Việt 

Phương,  NXB Thống kê - Hà Nội năm 1999; "Toàn cầu hóa kinh tế Cơ 

hội và thách thức với các nước đang phát triển", của tác giả Đường Vinh 

Sường, NXB thế giới, năm 2004; "Toàn cầu hóa các cuộc phản kháng- 

Hiện trạng các cuộc đấu tranh 2002" NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

năm 2000, v.v... và các bài viết, tài liệu nghiên cứu của các nhà kinh tế 

của Viện Nghiên cứu Chính trị Thế giới, Viện Nghiên cứu Quản l í kinh tế 

Trung ương... Tuy nhiên, các tài liệu trên đây hoặc chỉ nghiên cứu chung 
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về TCH, hoặc chỉ phân tích về cơ hội và thách thức nói chung của TCH, 

hoặc mặt trái của TCH trong các vấn đề về môi trường, về xã hội, về an 

ninh lương thực đối với các nước đang phát triển. Cũng đã có những bài 

viết khác về TCH nhưng chú trọng chuyên sâu dưới góc độ an ninh chính 

trị hay các vấn đề liên quan đến đói nghèo và việc làm. Những thách thức 

của TCH kinh tế đối với các nước đang phát triển chưa được nghiên cứu 

một cách toàn diện mà mới chỉ có các nghiên cứu nhỏ lẻ, hoặc chỉ phân 

tích từng nước cụ thể mà chưa có một nghiên cứu đầy đủ về vấn đề TCH 

đối với các nước đang phát triển, đặc biệt là rút ra các bài học kinh 

nghiệm trong việc vượt qua thách thức đối với Việt Nam. Đây là luận án 

tiến sĩ kinh tế đầu tiên nghiên cứu về vấn đề này. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1.  Mục đích nghiên cứu 

 Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về TCH kinh tế cũng như 

phân tích những thách thức cụ thể của TCH kinh tế đối với các nước đang 

phát triển, luận án phân tích để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam trong việc vượt qua những thách thức khi tham gia vào TCH kinh tế 

và gia nhập WTO.  

3.2.  Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được những mục đích nêu trên, luận án có nhiệm vụ sau đây: 

• Hệ thống hóa những lý thuyết chủ yếu liên quan đến TCH kinh 

tế; 

• Làm rõ những vấn đề lý luận về TCH kinh tế như khái niệm, nội 

dung và đặc điểm của TCH kinh tế; 

• Phân tích để làm rõ đặc điểm của nước đang phát triển với ý 

nghĩa là một trong số 4 nhóm nước tham gia vào TCH kinh tế, từ đó, nêu 

bật những thách thức của TCH kinh tế; 

• Phân tích thực tiễn tham gia quá trình TCH kinh tế của một số 

nước đang phát triển, nêu bật  những thách thức cụ thể mà những nước 

này đã phải đối mặt và đã vượt qua và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam 
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
4.1.  Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn 

của TCH kinh tế (các khái niệm, các lý thuyết về TCH kinh tế và nội dung 

của TCH kinh tế...) và những thách thức của TCH kinh tế mà các nước 

đang phát triển phải đối mặt. Đối tượng của luận án còn bao gồm cả 

những quy định của WTO và các Hiệp định đa biên của WTO. Khi 

nghiên cứu các hiệp định này, trọng tâm phân tích của luận án là làm rõ 

những thách thức mà chính bản thân những tổ chức này đặt ra đối với các 

nước đang phát triển với ý nghĩa là những ràng buộc, những cam kết giữa 

các nước với nhau khi tham gia vào TCH kinh tế. Đối tượng nghiên cứu 

của luận án  còn bao gồm những số liệu về tình hình kinh tế và hội nhập 

KTQT của các nước đang phát triển và của Việt Nam 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về mặt nội dung: Trong khuôn khổ của một  luận án tiến sĩ Kinh tế, 

luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu chỉ ở TCH về kinh tế, với 3 nội dung 

chủ yếu là TCH thương mại, TCH đầu tư và toàn cầu hóa tài chính. Bởi vì 

các lĩnh vực này rất rộng, nên phạm vi nghiên cứu tiếp tục được giới hạn ở 

chỗ: đối với TCH thương mại, luận án chỉ nghiên cứu lĩnh vực thương mại  

hàng hoá, đối với TCH đầu tư, luận án chỉ nghiên cứu lĩnh vực đầu tư trực 

tiếp nước ngoài, đối với TCH tài chính, luận án chỉ nghiên cứu lĩnh vực 

ngân hàng. Khi phân tích TCH trong những lĩnh vực này, luận án chỉ đề 

cập những vấn đề chung mà không đi sâu phân tích từng nhóm hàng hoá  

cụ thể. 

 - Về mặt thời gian: Từ đầu thập kỷ 90 đến nay 

- Về nhóm các nước đang phát triển mà luận án nghiên cứu: Trung 

Quốc, ấn Độ và một số nước Đông Nam á như Thái Lan, Indonesia và 

Malaysia.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp luận nghiên cứu của luận án là chủ nghĩa Mác Lê-Nin về 

duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Các quan điểm của Đảng và Nhà 
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nước ta về TCH và hội nhập Kinh tế quốc tế (KTQT), về phát triển kinh tế 

đất nước cũng được tác giả đặc biệt quán triệt. Tác giả cũng dựa vào các 

luận thuyết kinh tế chủ yếu làm cơ sở lý luận khi phân tích những vấn đề 

chung nhất về TCH kinh tế. Khi phân tích TCH kinh tế trong lĩnh vực 

thương mại hàng hóa, tác giả chọn cách tiếp cận phân tích theo các ngành 

công, nông nghiệp. Do một số vấn đề phân tích chưa có lý thuyết để 

chứng minh, tác giả sẽ phân tích dựa trên việc khái quát các nghiên cứu 

tình huống. 

Ngoài ra, luận án cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp 

như phân tích, thống kê, tổng hợp, luận giải, đặc biệt là phương pháp so 

sánh và phương pháp diễn giải quy nạp. 

6. Những đóng góp mới của luận án 

- Là luận án tiến sĩ kinh tế đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống 

những vấn đề về thách thức của TCH kinh tế đối với các nước đang phát 

triển, trong đó có Việt Nam. Để nêu bật được thách thức của TCH kinh tế, 

luận án đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận về TCH và TCH kinh tế. 

Luận án cũng đã đưa ra được khái niệm của riêng tác giả về TCH kinh tế. 

- Đã phân tích thực tiễn tham gia vào quá trình TCH kinh tế và hội 

nhập KTQT của một số nước đang phát triển để nêu bật những thách thức 

mà họ phải đối mặt, đặc biệt là những kinh nghiệm mà họ đã vượt qua 

thách thức đó. 

- Đã làm rõ những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam khi Việt 

Nam phải đối mặt và vượt qua thách thức thời kỳ hậu gia nhập WTO và 

tham gia vào TCH kinh tế. 

  7. Bố cục của luận án 
Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của 

luận án gồm 3 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về TCH kinh tế và thách thức của TCH kinh 

tế đối với các nước đang phát triển. 

Chương 2. Những thách thức cụ thể của TCH kinh tế đối với các nước 

đang phát triển - Nghiên cứu trường hợp của Trung Quốc, ấn Độ và một 
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số nước ở Đông Nam ¸. 

Chương 3. Những bài học kinh nghiệm đối với  Việt Nam. 

Chương 1 
CƠ Sở Lý LUẬN Về Toàn Cầu Hóa KINH Tế Và THÁCH 
THỨC CỦA Toàn Cầu Hóa kinh tế ĐốI VỚI CÁC NƯỚC 

ĐANG PHÁT TRIỂN 
  1.1. Lý luận chung về toàn cầu hóa  
 1.1.1. Những lí thuyết chủ yếu liên quan tới toàn cầu hóa kinh tế. 

Trong sách báo kinh tế, có nhiều lý thuyết khác nhau đề cập đến toàn cầu 

hoá, trong đó nổi bật là Thuyết Trọng thương, Thuyết Tự do thương mại, 

Thuyết Bảo hộ mậu dịch, Thuyết Hiện thực, Thuyết Phụ thuộc, Học 

thuyết Mác Lênin, Từ các lý thuyết đó, có thể nhận định rằng toàn cầu 

hoá là cần thiết cho sự phát triển của tất cả các quốc gia, song do lợi ích từ 

quá trình này được phân chia không đồng đều giữa các nước và do trình 

độ phát triển của họ là không như nhau, vì thế, các nước thường kết hợp 

toàn cầu hoá với chính sách bảo hộ vì lợi ích quốc gia của mình. 

1.1.2. Khái niệm về toàn cầu hóa. Theo quan niệm rộng, TCH là một 

quá trình, theo đó sự ảnh hưởng cũng như sự tác động mọi mặt của đời 

sống từng quốc gia, từng nước trở nên không có giới hạn, không bị ràng 

buộc bởi khoảng cách lãnh thổ, địa lí, khu vực, vùng hay từng nước. Theo 

quan niệm hẹp, TCH giới hạn sự tác động của nó trong phạm vi các nhóm 

nước, khu vực hoặc giới hạn ở vấn đề sản xuất, thị trường, giao thông hay 

còn gọi là giới hạn ở phạm vi kinh tế. ở phạm vi hẹp như vậy, TCH còn 

được gọi là TCH kinh tế. Trên cơ sở phân tích các khái niệm về TCH, luận 

án đã rút ra 3 đặc điểm về TCH như sau: 

- Toàn cầu hóa là một quá trình, một xu thế phát triển tất yếu gắn liền 

với sự phát triển và tiến bộ của xã hội loài người, được diễn ra trên tất cả 

các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu. 

- Toàn cầu hóa làm biến đổi sâu sắc, toàn diện các mối quan hệ kinh 

tế, chính trị, quân sự, văn  hóa, khoa học, môi trường... của thế giới theo 

hướng loại bỏ những ngăn cách về địa lý, từ đó tiến tới loại bỏ sự khác 
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biệt về thể chế, về chính trị của từng quốc gia để tạo ra một sân chơi 

chung dưới tác động của các nước phát triển, các tập đoàn xuyên quốc 

gia. Các nước đang phát triển sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, nếu 

không có những chính sách phù hợp khi tham gia vào quá trình này. 

- Mục đích của TCH là nhằm phát triển kinh tế, do đó, TCH kinh tế 

đóng vai trò chủ yếu trong quá trình TCH.  

Sau khi phân tích các yếu tố tác động đến TCH, luận án khẳng định 
rằng: có nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa, trong 

đó quan trọng nhất là những tiến bộ của khoa học và công nghệ, chính 

sách mở cửa kinh tế của các nước và hoạt động kinh doanh được quốc tế 

hóa và vai trò của các công ty xuyên quốc gia. 

1.2. Toàn cầu hóa kinh tế 

1.2.1. Khái niệm về toàn cầu hóa kinh tế. TCH kinh tế là một xu thế, 

một quá trình xã hội hóa có tính khách quan trên phạm vi toàn thế giới. 

Nó đã, đang và sẽ ảnh hưởng, tác động, thẩm thấu lẫn nhau xuyên biên 

giới trong mọi lĩnh vực của đời sống con người và mọi quốc gia, và vận 

hành trong một trật tự của hệ thống kinh tế toàn cầu, hình thành nên một 

nền kinh tế thế giới thống nhất, trong đó thu hút sự tham gia của tất cả các 

nước và được điều tiết bởi những luật lệ, quy định chung do chính các 

nước tham gia vào TCH đặt ra.. 

Các nước có thể đưa ra quan điểm của mình về toàn cầu hóa kinh tế. 

Các nước phát triển cho rằng toàn cầu hoá là tất yếu, khách quan, và do 

đó, các nước cần chấp nhận các qui tắc và tham gia vào quá trình này. 

Mặc dù thừa nhận nó mang lại cơ hội để cải thiện nền kinh tế, song do 

những hạn chế về trình dộ phát triển, các nước đang phát triển luôn cảm 

thấy bị thiệt thòi khi tham gia toàn cầu hoá. Do vậy, họ có chung quan 

điểm là phải chủ động hội nhập kinh tế và chủ động đấu tranh với các 

nước phát triển để giành quyền công bằng và bình đẳng về kinh tế cho 

mình. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt nam là phải hội nhập và 

chủ động tham gia TCH kinh tế.để nắm bắt những cơ hội mà TCH kinh tế 

mang lại và vượt qua thách thức bằng những giải pháp hữu hiệu.  
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Toàn cầu hóa kinh tế được biểu hiện chủ yếu thông qua sự gia tăng 

của các luồng giao lưu quốc tế về thương mại, đầu tư, vốn, công nghệ, 

dịch vụ, nhân công, sự hình thành và phát triển các thị trường thống nhất 

trên phạm vi toàn cầu và sự gia tăng số lượng, qui mô và phạm vi hoạt 

động của các công ty xuyên quốc gia. Nó có ba nội dung (lĩnh vực) chính 

là toàn cầu hoá thương mại, toàn cầu hoá tài chính và toàn cầu hoá đầu tư. 

Loài người đã trải qua nhiều làn sóng toàn cầu hoá khác nhau. Làn sóng 

toàn cầu hoá ngày nay là một quá trình toàn diện, rộng khắp, mang tính 

hai mặt – vừa cạnh tranh vừa hợp tác giữa các chủ thể tham gia, được diễn 

ra đồng thời trên nhiều cấp độ khác nhau – toàn cầu, khu vực và song 

phương, hình thức, qui mô khác nhau, nhằm hình thành nên các thị trường 

rộng lớn hơn.  

1.2.2. Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.  

Hội nhập KTQT là quá trình chủ động gắn kết nền kinh tế và thị trường 

của từng nước với nền kinh tế khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực tự 

do hóa và mở cửa thị trường thương mại, đầu tư, dịch vụ... trên các cấp độ 

đơn phương, song phương và đa phương. Nội dung chủ yếu của hội nhập 

kinh tế quốc tế bao gồm ký kết và tham gia các định chế và tổ chức kinh 

tế quốc tế, điều chỉnh chính sách kinh tế theo hướng tự do hoá, điều chỉnh 

cơ cấu kinh tế trên cơ sở lợi thế cạnh tranh, cải cách xã hội, đặc biệt là 

nguồn nhân lực. Hội nhập KTQT đựợc thực hiện dưới nhiều cấp độ và 

hình thức khác nhau. Giữa toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc 

tế có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau. TCH kinh tế là khái niệm có 

sự tiếp cận vĩ mô ở cấp độ toàn cầu. Hội nhập KTQT là khái niệm được 

tiếp cận ở cấp độ vĩ mô của từng nhà nước, từng nước, vùng lãnh thổ. 

TCH kinh tế đòi hỏi các nước phải mở cửa kinh tế, mở cửa thị trường để 

hàng hóa, dịch vụ của các nước đến được "sân chơi chung", đến được "thị 

trường chung". Hội nhập KTQT đặt ra cho mỗi nước phải phân tích, đánh 

giá về "sân chơi chung" đó nhằm tìm kiếm những lợi ích có thể có, từ đó, 

đưa ra những điều chỉnh chính sách phù hợp. TCH kinh tế đòi hỏi sự nỗ 

lực của tất cả các nước. Hội nhập KTQT đòi hỏi sự nỗ lực của từng nước. 



 10

Điều đó nghĩa là tích cực hội nhập KTQT của mỗi nước sẽ tác động tích 

cực đến TCH kinh tế 

1.3. Thách thức của toàn cầu hóa kinh tế đối với các nước đang 

phát triển -phân tích từ góc độ lý luận.  
Những đặc điểm chung của các nước đang phát triển là hệ thống pháp 

luật yếu kém và chưa ổn định, hệ thống hành chính công quyền cồng 

kềnh, quan liêu, hệ thống tài chính yếu kém và chưa minh bạch, các 

ngành công, nông nghiệp và dịch vụ kém phát triển và thiếu sức cạnh 

tranh, mức sống thấp, tỷ lệ nghèo đói và thất nghiệp cao, tỷ lệ tích lũy, 

trình độ kỹ thuật, năng suất lao động thấp, áp lực về dân số và việc làm. 

Trong những điều kiện như vậy, thách thức đối với các nước đang phát 

triển là rất lớn khi tham gia vào quá trình toàn cầu hoá. Những thách thức 

đó là: 

• Những thách thức chung cho mọi quốc gia ở cấp vĩ mô từ hệ thống 

toàn cầu: Các nước đang phát triển phải đối mặt với sự phân phối lợi ích 

không đồng đều, làm cho sự bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo 

tăng lên trong phạm vi từng nước và giữa các nước, nguy cơ gia tăng thất 

nghiệp, tăng sự phụ thuộc về kinh tế vào các nước phát triển, làm gia tăng 

mâu thuẫn giữa các nước đang phát triển với các nước phát triển, giữa các tổ 

chức kinh tế toàn cầu với các tổ chức kinh tế khu vực, phải đối mặt với cuộc 

cạnh tranh ngày càng gay gắt và vai trò của Nhà nước bị thu hẹp.  

• Những  thách thức ở 3 lĩnh vực thương mại, tài chính và đầu tư: 

Trong lĩnh vực thương mại, các nước đang phát triển phải đối mặt với các 

rào cản thuế quan và phi quan thuế, với việc sử dụng  các biện pháp chống 

bán phá giá mà các nước phát triển đã dựng nên một cách tinh vi, phải thực 

hiện các cam kết heo các hiệp định của WTO, đặc biệt là TRIMS, TRIPS, 

AOA, GATS. Trong lĩnh vực tài chính quốc tế, các nước này phải đối mặt 

với sự chính sách tự do hoá các dòng vốn và sự cạnh tranh của các ngân 

hàng nước ngoài. Trong đầu tư quốc tế, họ phải đối mặt với sức ép cạnh 

tranh với các doanh nghiệp nước ngoài, nguy cơ trở thành bãi rác thải công 
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nghiệp, bị cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguy cơ bị sức ép từ 

các tổ chức tài chính quốc tế IMF, WB. 

• Những thách thức bắt nguồn từ nội tại của chính các nước đang 

phát triển: Thách thức do hệ thống chính sách kinh tế chưa hoàn thiện,, 

thách thức do nguy cơ chảy máu chất xám từ các nước đang phát triển 

sang các nước phát triển.  

Chương 2 
NHỮNG THÁCH THỨC Cụ THỂ CỦA Toàn Cầu Hóa KINH 
Tế ĐốI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN  - Nghiên cứu 

trường hợp của Trung Quốc, ấn độ và một số nước 
Đông Nam ¸ 

 2.1. Trung Quốc 

2.1.1. Những thách thức về thể chế đối với Chính phủ và quan điểm 

của Chính phủ Trung Quốc 

Trung Quốc, đã có những đổi mới rất căn bản về nhận thức, dẫn tới 

những thay đổi rất căn bản về thể chế. Trước hết Trung Quốc đã chuyển 

từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, chuyển từ 

chế độ công hữu đơn nhất sang chế độ đa sở hữu, lấy công hữu làm chủ 

thể; chuyển từ chế độ kế hoạch hoá tập  trung mệnh lệnh sang chế độ xác 

định kế hoạch chỉ ra các phương hướng phát triển vĩ mô, còn thị trường có 

tác dụng cơ bản đối với việc phân bổ các nguồn lực; chuyển từ thể chế  

độc quyền nhà  nước sang thể chế tiền tệ đa hình thức. Chính phủ Trung 

Quốc đã nhận thức rất rõ rằng tham gia sâu hơn vào quá trình TCH – vào  

WTO, một số ngành yếu kém trong nước sẽ phải thu hẹp, thậm chí xoá 

bỏ, dẫn tới gia tăng thất nghiệp, làm tăng nguy cơ bất ổn xã hội. Hơn nữa 

các doanh nghiệp tồn tại được sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt 

của các doanh nghiệp nước ngoài ngay trên thị trường nội địa. Một thách 

thức khác là phải dung hoà được các nhóm lợi ích khác nhau ở trong nước 

khi gia nhập WTO, tham gia TCH kinh tế, và quan điểm của chủ nghĩa 

bảo hộ cục bộ của các chính quyền địa phương.  

Sau một thời gian khá dài tiến hành cải cách nền kinh tế theo hướng tự 
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do hoá và đàm phán gia nhập WTO vào nửa sau thập kỷ 1990, chính phủ 

Trung Quốc đã nhận thức được rằng chủ động hội nhập sẽ tạo sức ép cho 

cuộc cải cách trong nước và do đó sẽ đảm bảo thu được những lợi ích từ 

toàn cầu hoá. Họ cho rằng thách thức cũng chính là cơ hội. Để vượt qua 

được các thách thức của toàn cầu hoá  Chính phủ Trung Quốc đã chủ 

động điều chỉnh và đặt ra những quy tắc cho cuộc chơi của họ trong kinh 

tế. Nếu không, tăng trưởng kinh tế sẽ trở thành nạn nhân của chủ nghĩa 

bảo hộ cục bộ, nạn tham nhũng tràn lan, và những chính sách mập mờ, 

khó hiểu.  

2.1.2.Những thách thức đối với Trung Quốc trong lĩnh vực nông 

nghiệp và giải pháp vượt qua 

Ngành nông nghiệp của Trung Quốc có tới 49% lực lượng lao động 

tham gia và tới 64% dân số sống ở vùng nông thôn sống phụ thuộc vào 

nông nghiệp. Khi gia nhập WTO, Trung quốc đã cam kết với Mỹ  giảm 

thuế nhập khẩu nông sản từ mức 45% xuống 17% trong thời hạn tối đa là 

5 năm, đồng thời không trợ giá xuất khẩu nông sản..Đối với EU, các mức 

thuế quan đối với nhiều loại nông sản bị giảm mạnh. EU và Trung Quốc 

còn k í một hiệp định riêng về vệ sinh và vệ sinh thực phẩm theo tinh thần 

của Hiệp định về các biện pháp vệ sinh dịch tễ của WTO. Bên cạnh đó, 

nhiều hàng rào bảo hộ nông nghiệp cũng phải loại bỏ dần dần, như quyền 

thương mại của nhà nước, thương mại chỉ định, hạn ngạch, giấy phép, 

thuế quan và hạn nghạch thuế quan...  

Để đối mặt với các thách thức trên, chính phủ Trung Quốc đã rất khéo 

léo trong đàm phán gia nhập WTO và đưa ra các đối sách phù hợp, như đa 

dạng hoá mặt hàng nông sản và cải tiến chất lượng sản phẩm theo hướng 

toàn diện, phát triển việc chế biến hàng nông sản, thúc đẩy xây dựng môi 

trường sinh thái và thực hiện phát triển bền vững. Trung Quốc đã điều 

chỉnh chính sách nông nghiệp theo hướng tích cực hơn. Cụ thể là hình 

thành hệ thống thông tin thị trường cho sản phẩm nông nghiệp nhằm cung 

cấp cho người dân các thông tin chính xác, toàn diện và đúng thời điểm, 

thúc đẩy sự hình thành hệ thống tiêu chuẩn, an ninh và chất lượng, tăng 
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cường các biện pháp thanh tra và kiểm tra sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt 

là thực phẩm, điều chỉnh chính sách bảo hộ và hỗ trợ cho phù hợp với qui 

định của WTO., thúc đẩy sự đổi mới trong hệ thống quản lý nông nghiệp. 

Ngoài ra, Trung Quốc đã có những chính sách đối phó lại với những tác 

động tiêu cực của việc gia nhập WTO trong ngắn hạn thông qua việc áp 

dụng những biện pháp mềm dẻo, hiệu quả, như vận dụng linh hoạt 5 loại 

thuế quan mà WTO cho phép bao gồm thuế theo số lượng, thuế theo giá, 

thuế phức hợp, thuế theo mùa vụ và thuế hạn ngạch, phân chia thời gian 

giảm thuế hợp lý hoặc thay đổi cách thu thuế đối với một số sản phẩm có 

mức thuế quan cao, sử dụng linh hoạt và có hiệu quả cơ chế tự bảo vệ 

trong WTO nhằm bảo vệ thị trường trong nước trước sự thâm nhập ồ ạt 

của các sản phẩm nông nghiệp nước ngoài. 

Nhờ áp dụng những biện pháp trên, ngành nông nghiệp Trung Quốc 

bước đầu đã chuyển hướng tích cực, vai trò của nó trong nền kinh tế quốc 

gia lẫn mậu dịch nông phẩm đều thay đổi. Khuynh hướng mậu dịch cho 

rằng, cách hay nhất để tăng thu nhập cho nông dân là chuyển sang sản 

xuất những mặt hàng nông sản có giá trị cao, có khả năng xuất khẩu, có 

lợi thế cạnh tranh... đã thể hiện tương đối rõ. Những ngành nông nghiệp 

xuất khẩu có lợi thế so sánh ít cần đất đai và nhiều nhân công, thích hợp 

với điều kiện của Trung Quốc như rau xanh, hoa quả, hoa... đã phát triển 

tương đối mạnh. Sản lượng thịt các loại, trứng, thủy hải sản tăng nhanh, 

những thực phẩm vô cơ không độc hại, thực phẩm xanh và thực phẩm hữu 

cơ cũng phát triển nhanh chóng. Sau 3 năm gia nhập WTO, sản xuất nông 

nghiệp không có biến động lớn, xuất khẩu gia tăng, nhập khẩu nông sản 

không hề tăng cao như dự đoán trước khi gia nhập. Kêt quả là đời sống 

nông dân được cải thiện, số nông dân chuyển ra sống tại khu vực thành thị 

khá đông. 

2.1.3. Những thách thức của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghiệp 

và giải pháp vượt qua.   

Trước khi gia nhập WTO, sản xuất hàng công nghiệp của Trung Quốc 

nằm trong tìng trạng khủng hoảng thừa, với việc 80% các mặt hàng sản 
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xuất ra, cung vượt quá cầu, quy mô sản xuất thì nhỏ bé. Bên cạnh đó, 

năng suất lao động thấp (năng suất trong ngành luyện kim của Trung 

Quốc thua Nhật Bản tới 12 lần), lợi nhuận ở phần lớn các ngành như dệt, 

« tô, đồ uống và thuốc lá cũng thấp, có tới 45% số doanh nghiệp nhà nước 

làm ăn thua lỗ, chủ yếu là các ngành công nghiệp truyền thống, các ngành 

công nghệ cao chỉ chiếm có 5% GDP và đặc biệt là năng lực cạnh tranh 

rất thấp. . Trong bối cảnh Trung Quốc cam kết giảm thuế nhập khẩu khá 

mạnh đối với nhiều ngành (Bảng 2.2), những tồn tại trên đây là những 

thách thức không nhỏ.  
Bảng 2.2. Mức độ bảo hộ nhập khẩu của một số mặt hàng công 

nghiệp Trung Quốc trước và sau khi gia nhập WTO  (%) 
Mặt hàng 1995 2001 Sau khi gia nhập WTO 

Chế biến thực phẩm 20,1 26,2 9,9 
Đồ uống và thuốc lá 137,2 43,2 15,6 
Khai khoáng 3,4 1,0 0,6 
Dệt 56,0 21,6 8,9 
May mặc 76,1 23,7 14,9 
Công nghiệp nhẹ 32,3 12,3 8,4 
Hoá dầu 20,2 12,8 7,1 
Luyện kim 17,4 8,9 5,7 
¤ tô 123,1 28,9 13,8 
Điện tử 24,4 10,3 2,3 
Các sản phẩm khác 22,0 12,9 6,6 
Xây dựng 13,7 13,7 6,8 
Tổng thể- Công nghiệp 25,3 13,5 6,0 

Nguồn: Elena Ianchovichina and Will Martin, Economic Impact of China’s Accession 
to the WTO, December 2002. www.worldbank.org. 

Để vượt qua những thách thức trên, Trung Quốc chủ trương trước tiên 

cần có sự đổi mới về nhận thức, đồng thời tận dụng các quy định của 

WTO để bảo hộ những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hội nhập nhờ 

xác định lịch trình giảm thuế và loại bỏ các hàng rào phi quan thuê hợp lý; 

điều chỉnh và nâng cấp cơ cấu ngành trên cơ sở khai thác lợi thế về nguồn 

lao động, đổi mới kỹ thuật và công nghệ, kiên quyết đào thải những 

ngành lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; tập trung phát triển những ngành 

công nghệ cao và trọng điểm; tăng cường cải cách doanh nghiệp, đặc biệt 

doanh nghiệp nhà nước và quan tâm đến chính sách phát triển vùng trên 
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cơ sở lợi thế so sánh. . 

Nhờ áp dụng các giải pháp trên, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc 

đã được cải thiện, năm sau cao hơn năm trước. Các ngành ô tô, điện tử và 

bưu chính viễn thông là những nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển nhanh 

của toàn ngành công nghiệp. Các ngành thiết bị viễn thông, giao thông 

vận tải, máy móc điện tử và luyện kim đóng góp tới 47% tổng mức tăng 

trưởng công nghiệp. Ngành dệt may Trung Quốc làm cho cả thế giới phải 

ngạc nhiên trước cường độ và tốc độ phát triển của nó.  

2.1.4. Trung Quốc vượt qua thách thức để thu hút và sử dụng vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

Chính phủ Trung Quốc xác định rõ thu hút FDI vào các ngành mũi 

nhọn để phát triển, đòng thời ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp 

trong nước. Tuy nhiên, FDI ở Trung Quốc trong thời gian qua đã bộc lộ 

nhiều nhược điểm. Doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI đã sử dụng nhiều 

biện pháp, thủ đoạn khác nhau để trốn thuế, chiếm đoạt những lợi ích bất 

hợp pháp như chuyển thiết bị thành cổ phần, nâng cao giá, chuyển đầu tư 

thành cho vay, chỉ ngồi thu lợi  bất chính, hợp tác, liên doanh trên danh 

nghĩa để dành được những chính sách ưu đãi. Để khuyến khích chuyển 

giao công nghệ từ các nhà đầu tư, Trung Quốc đã tăng cường các dự án 

gia công, áp dụng mức thuế suất cao đối với các thành phẩm nhập khẩu, 

hoặc đưa ra qui định các công ty nước ngoài không được buôn bán hàng 

nhập khẩu trên thị trường nội địa. Để tránh những rủi ro tiềm ẩn của  FDI, 

Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách, tận dụng nguyên tắc đãi ngộ quốc 

gia NT và nguyên tắc cạnh tranh công bằng để xoá bỏ những chính sách 

ưu đãi áp dụng cho đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng cường quản lý, giám 

sát ngăn chặn hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, trốn thuế, nâng 

cao sức cạnh tranh của những ngành sản xuất trong nước và đào tạo 

nguồn nhân lực,  

2.1.5. Những thách thức của Trung Quốc khi tham gia toàn cầu hoá 

tài chính và các giải pháp vượt qua 

Do tính nhạy cảm và dễ bị tổn thương, cũng như những hạn chế của 
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lĩnh vực tài chính (nợ xấu chiếm tới 50% tổng dư nợ, bộ máy cồng kềnh, 

vai trò thống lĩnh của ngân hàng quốc doanh, dộ rủi ro tín dụng cao), 

chính phủ Trung Quốc chủ trương mở cửa từ từ và dùng mọi biện pháp có 

thể để bảo vệ ngành ngân hàng trong nước, trong khi vẫn không ngừng cải 

tổ để nâng cấp hệ thống ngân hàng nội địa. Khi gia nhập WTO, Trung 

Quốc đã cam kết sau 2 năm các ngân hàng nước ngoài sẽ được phép kinh 

doanh đồng nội tệ trong nước với các doanh nghiệp và sau 5 năm, trên 

toàn đất nước, nguyên tắc đối xử quốc gia sẽ được thực hiện triệt để sau 5 

năm gia nhập. Để thực hiện được những cam kết này, chính phủ Trung 

Quốc xác định tăng cường cải cách ngân hàng trong nước và hội nhập ở 

mức độ vừa phải. Việc cải cách hệ thống ngân hàng trong nước được tập 

trung vào xử lý cấp bách nợ xấu, nâng cao hiệu quả công  tác quản lý nội 

bộ, xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại – công khai, minh bạch, 

quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng,phân tách giữa chính quyền với doanh 

nghiệp, quản lý khoa học, tăng cường giám sát, quản lý rủi ro, hiện địa 

hoá công nghệ. Chính sách mở cửa từ từ được thể hiện thôn qua những qui 

định tương đối chặt chẽ về việc mở chi nhánh của ngân hàng nước ngoài 

tại Trung Quốc, qui định tỷ lệ góp vốn của họ không dược quá 25%, một 

nhà đầu tư không được chiếm quá 20% tổng vốn. Nhờ các biện pháp này, 

hệ thống ngân hành Trung Quốc đang dần khắc phục được những hạn chế 

và tăng cường hội nhập. 

2.2. ấn Độ 
2.2.1. Những thách thức về mặt thể chế đối với Chính phủ và quan 

điểm của chính phủ ấn Độ 

ấn Độ có một nền dân chủ khá đặc thù, cộng với nền tảng xã hội 

mang tính đa nguyên với nhiều nhóm lợi ích thuộc nhiều tôn giáo khác 

nhau đã làm cho vấn đề dung hòa được các nhóm lợi ích khi tham gia vào 

TCH kinh tế là rất quan trọng. ấn Độ tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế 

sau cuộc khủng hoảng ngân sách năm 1991 như là thất bại của chíen lược 

thay thế nhập khẩu. Các nhà lãnh đạo ấn Độ cho rằng những cơ hội tiềm 

năng từ toàn câu hoá chỉ biến thành hiện thực khi dám chấp nhận thách 
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thức và cải cách sự can thiệp của mình thông qua thay đổi hệ thống chính 

sách kinh tế, cu thể là thay đổi cơ cấu xuất khẩu, tự do hoá nhập khẩu, tỷ 

giá hối đoái, tăng cường điều tiết vĩ mô thông qua hoạch định chiến lược 

xuất khẩu.  

2.2.2. Những thách thức trong lĩnh vực công nghiệp đối với ấn Độ và 

giải pháp vượt qua 

Khi tăng cường hội nhập, tiềm lực sản xuất công nghiệp của ấn Độ chỉ 

nằm ở hai ngành là máy công cụ và may mặc, nhưng với công nghệ lạc 

hậu, khả năng cạnh tranh thấp và được bảo hộ của nhà nước. Các ngành 

sử dụng chất xám thì chưa có cơ  hội phát triển, mặc dù ấn Độ có một 

nguồn nhân lực trẻ, năng động và rất giỏi tiếng Anh. Vì thế, để gia tăng 

năng lực xuất khẩu, ấn Độ đã chủ trương đa dạng hóa mặt hàng trên cơ sở 

xác định rõ các mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn, hỗ trợ hoạt động thị 

trường, cho phép thành lập các khu chế xuất, khu công viên công nghệ, 

khuyến khích xuất khẩu đi đôi với tự do hóa nhập khẩu để cố nguyện liệu, 

máy móc cho sản xuất. Với đội ngũ nhân lực trẻ, được đào tạo và tiếng 

Anh giỏi, ấn Độ chủ trương phát triển công nghệ phần mềm và dược 

phẩm. Vì vậy, ấn Độ  đã vượt qua được nhiều thách thức. Ngành dệt may 

của họ đã có thể cạnh tranh được với Trung Quốc nhờ các mặt hàng chất 

lượng cao mà chi phí lại hợp lý do nguồn lao động rẻ và đạt được nền kinh 

tế nhờ qui mô. Ngành công nghiệp phần mềm ấn Độ trở thành ngành 

xuất khẩu mũi nhọn nhờ chính sách ưu đãi hợp lý về thuế, tăng cường thu 

hút FDI và đầu tư đổi mới trang thiết bị sản xuất. Một thành công nữa của 

ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ cao là sản xuất và xuất khẩu máy vi tính 

cao cấp với giá cạnh tranh. Hiện nay, các công ty ấn Độ đang lao nhanh 

vào lĩnh vực mới, là xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin. Điều này phản ánh 

đúng chủ trương của các nhà hoạch định chính sách ấn độ, là ưu tiên cho 

ngành có hàm lượng kỹ thuật cao, biến chúng trở thành nòng cốt trong cơ 

cấu xuất khẩu, tạo đà tăng trưởng mới cho đất nước. 

2.2.3. Những thách thức đối với ấn Độ trong lĩnh vực nông nghiệp 

Cuộc cải cách kinh tế năm 1991 theo hướng tự do hoá thương mại đã 
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có tác động rất lớn đến nông nghiệp. Lần đầu tiên, nông dân ấn Độ được 

đặt vào một môi trường cạnh tranh hoàn toàn mới. Nó có thể tạo ra nhiều 

cơ hội cho phát triển, nhưng đi kèm với nó là nhiều thách thức. Đó là tiếp 

tục phải cun cấp ngoại tệ cho sự phát triển nói chung của đất nước, sự phụ 

thuộc vào điều kiện khí hậu và khó khăn về thị trường do chính sách bảo 

hộ của một số nước phát triển, cơ cấu hàng xuất khẩu còn hạn chế ở các 

sản phẩm thô, giá trị gia tăng thấp, những bất cập về cơ sở hạ tầng và khả 

năng cạnh tranh. Để vượt qua thách thức, thúc đẩy xuất khẩu, Chính phủ 

tập trung vào 4 điểm chính: tự do hoá, cạnh tranh, thị trường và khung 

chính sách với các biện pháp cụ thể là xoá bỏ hệ thống kiểm soát hạn 

ngạch nhập khẩu, mở rộng thị trường, sử dụng công nghệ thông tin để 

cung cấp các dịch vụ, xoá bỏ dần hạn chế xuất khẩu, thành lập các vùng 

xuất khẩu nông nghiệp (AEZs), làm tăng khả năng tiếp cận thị trường 

quốc tế của nông dân nhờ tăng cường xúc tiến xuất khẩu, tạo nên những 

mặt hàng có giá trị gia tăng cao và có nhu cầu cao trong thương mại toàn 

cầu, nhất là rau quả và thu hút sự tham gia của  các công ty xuyên quốc 

gia (TNCs). Các đối sách trên đã đưa ấn Độ vượt qua thách thức, góp 

phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Kết quả là các sản phẩm nông 

nghiệp ấn Độ tăng mạnh, chiếm tới 1/4 tổng GDP và cơ hội gia tăng xuất 

khẩu. .  

2.2.4 Những thách thức đối với ấn Độ trong trong lĩnh vực đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 

Chính phủ ấn Độ đã có những thay đổi cơ bản trong cách nhìn nhận 

về FDI sau năm 1991 và đã có chính sách thu hút FDI mạnh mẽ hơn. 

Thách thức lớn nhất đối với họ là làm thế nào thu hút được FDI khi trong 

suốt nhiều năm qua thiếu sự quan tâm đến luồng vốn này và nền công 

nghiệp trong nước chỉ có hai ngành chủ đạo là máy công cụ và may mặc. 

Trong bối cảnh đó, nhờ xác định được lợi thế của mình về nguồn nhân lực 

và tác động của lượng FDI ít ỏi vào các ngành công nghệ cao từ nửa sau 

thập kỷ 1980, chính phủ ấn Độ đã chủ trương thu hút FDI vào khu vực 

này. Được kết hợp với chuyển hướng thu hút đầu tư – từ châu Âu sang Mỹ 
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và Đông á, các ngành công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ phần mềm và 

dược phẩm, của ấn Độ đã có cơ hội phát triển.  

Một thách thức lớn đối với ấn Độ trong quá trình toàn cầu hoá là giảm 

bớt khoảng cách giàu nghèo, đặc biệt là những người nghèo ở nông thôn. 

Để giải quyết tình trạng năng lực tài chính hạn chế của người nghèo, ấn 

Độ đã có một loạt các chiến lược chỉnh đốn tài chính của công cuộc cải 

cách, lập ra các chương trình đặc biệt giúp đỡ các dân tộc thiểu số, 

chương trình xoá đói giảm nghèo, thành lập quỹ tín dụng qui mô nhỏ, các 

hiệp hội, ví dụ như Hội phụ nữ tự lập – SEWA và có các chương trình hỗ 

trợ tài chính phù hợp.  

2.3. Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á và những thách 

thức đối với các nước Thái Lan, Indonesia và Malaysia 

Cuộc khủng hoảng tài chính châu á năm 1997 là bằng chứng về thách 

thức của toàn cầu hóa tài chính. Từ diễn biến của cuộc khủng hoảng có 

thể thấy nguyên nhân là do những bất cập trong cơ cấu, thiếu minh bạch 

trong quản lý, hoạt động giám sát không hiệu quả, sự can thiệp quá sâu 

của chính phủ vào hoạt động ngân hàng và hệ thống luật pháp, chính sách 

kém hiệu quả. Biểu hiện của chúng là duy trì chính sách tỷ giá hối đoái cố 

định trong thời gian dài, đa dạng hoá thị trường trong khi năng lực giám 

sát yếu, tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai lớn và kéo dài, lãi suất tín 

dụng cao, chưa chấp nhận luật phá sản, không kiểm soát được hoạt động 

đầu cơ. Như vậy, việc tự do hoá các luồng vốn hay còn gọi là TCH tài 

chính là một thách thức mà các nền kinh tế này phải vượt qua và tìm cách 

phòng tránh. 

Cách thức vượt ra khỏi khủng hoảng của mỗi nước là khác nhau. Thái 

Lan, Indonesia đầu hàng vô điều kiện và chấp nhận "phương thuốc" của 

IMF. "Toa thuốc" mà IMF đã đưa ra là cải tổ khu vực tài chính bằng cách 

đóng cửa những ngân hàng bị lỗ và cho nước ngoài mua công ty trong 

nước, giảm mức tăng tín dụng bằng cách tăng lãi suất, giảm chi phí bằng 

cách cắt bỏ những chương trình tốn kém của Chính phủ và mở rộng thị 

trường nội địa. Malaysia đi theo con đường riêng của mình. Chính phủ 
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Malaysia qui định cổ phiếu công ty Malaysia chỉ được mua bán tại thị 

trường chứng khoán Kuala Lumper, tiến hành kiểm soát tiền tệ lưu thông 

trong và ngoài Malayxia, cả với dòng vốn được tạo nên ở nước ngoài và 

đặc biệt là ấn định tỷ giá đồng ringgit ở mức 3,8 ringgit/USD. Nhờ áp 

dụng các biện pháp phù hợp với hoàn cảnh mỗi nước, các nước bị khủng 

hoảng đã nhanh chóng vượt qua được thách thức của toàn cầu hoá tài 

chính và phục hồi kinh tế.  

Tóm lại, qua nghiên cứu chương 2, có thể thấy thành công của 

Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, là chấp hành các cam 

kết WTO trong khi vẫn đảm bảo một khoảng thời gian nhất định cho 

sự an toàn trong khu vực tài chính và phát triển, cải cách hệ thống 

ngân hàng thương mại. Đối với ấn Độ, bài học lớn nhất là ảnh hưởng 

chưa tốt của việc chậm cải cách và hội nhập từ nửa đầu thập niên 1980, 

bài học về cải cách chính sách ngoại thương và lựa chọn ngành mũi 

nhọn để xuất khẩu, bài học về tận dụng cơ hội mới do công nghệ thông 

tin mang lại và hiệu quả sử dụng FDI. Đối với một số nước Đông Nam 

¸ như Thái Lan, Malaysia..., bài học lớn nhất là từ cuộc khủng hoảng 

tài chính tiền tệ. 

Chương 3 
NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM  đối với VIỆT NAM 

3.1. Tóm tắt quá trình cải cách, mở cửa và hội nhập kinh tế của 

Việt Nam  
Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12 năm 1986) đã đưa ra 

đường lối đổi mới kinh tế với ba chương trình lớn là lương thực, thực 

phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, xem đó là mũi nhọn phát triển 

trong thời kỳ mới, đồng thời kiên qu yết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu 

bao cấp, mở rộng giao lưu hàng hóa, từng bước cải thiện đời sống nhân 

dân. Với đường lối đó, trong hơn 20 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đạt 

được thành tựu ở nhiều lĩnh vực. Cơ cấu ngành được cải thiện, luôn đạt 

tăng trưởng cao, năng lực xuất khảu của nhiều ngành được tăng lên. Môi 

trường pháp lý ngày càng hoàn thiện. Khu vực kinh tế tư nhân và khu vực 
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có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng được quan tâm và đã có đóng góp lớn 

cho phát triển kinh tế của đất nước. Quan hệ kinh tế đối ngoại ngày càng 

được mở rộng trên mọi lĩnh vực – thương mại, đầu tư, tài chính và hợp tác 

kinh tế. Tuy nhiên, quá trình đổi mới diễn ra còn chậm do môi trường 

pháp lý, môi trường kinh doanh vẫn chưa chuyển biến kịp, thủ tục hành 

chính rườm rà, quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước diễn ra 

rất chậm, nhiều dự án đầu tư kém hiệu quả, gây ảnh hưởng lên quá trình 

mở cửa nền kinh tế. Ngoài ra, nan tham nhũng, khoảng cách giàu nghèo 

ngày càng gia tăng: 

3.2. Những thách thức đối với Việt Nam sau khi gia nhập WTO 
Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức 

hơn. Trước hết là năng lực cạnh tranh quá thấp ở cả ba cấp độ – quốc gia, 

ngành, doanh nghiệp, được tạo nên bởi yếu tố chi phí, công nghệ và 

nguồn nhân lực và kinh nghiệm, năng lực quản lý. Trong công nghiệp, 

may mặc và giày da là thuộc nhóm các ngành có khả năng cạnh tranh cao, 

nhưng năng suất lao động chưa cao, công nghệ chưa hiện đại, nhập khẩu 

đầu vào, giá trị gia tăng thấp. Như thế, việc thực hiện ngay các cam kết về 

giảm thuế theo WTO là thách thức không nhỏ đối với họ. Những ngành 

công nghiệp còn lại cũng trong tình trạng tương tự, đặc biệt là những ngày 

có khả năng cạnh tranh thấp, như cơ khí, thiết bị điện, ô tô. Thách thức 

trong lĩnh vực nông nghiệp là phải thực hiện các cam kết WTO về cắt 

giảm thuế quan trong bối cảnh đội ngũ lao động có tri thức ở nông thôn 

còn thiếu, phương tiện canh tác lạc hậu, năng suất chất lượng hiệu quả 

thấp, sức cạnh tranh của hàng hoá cũng thấp và công nghiệp chế biến quy 

mô nhỏ bé, chưa phù hợp với nền sản xuất lớn. Thách thức trong lĩnh vực 

tài chính ngân hàng là phải mở cửa thị trường, tuy là từ từ, ngay từ năm 

đầu tiên thực hiện cam kết WTO. Với trình độ công nghệ chưa phát triển 

và các nguyên tắc thị trường chưa hoàn thiện, đây là thách thức rất lớn. 

Trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam phải đối mặt với 

nhữn bất cập trong cơ cấu ngành của dòng FDI, tránh nguy cơ phụ thuộc 

vào FDI, tỷ lệ các dự án có sử dụng công nghệ cao, công nghệ nguồn còn 
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thấp và phân bổ không đều.  

3.3. Những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam  

3.3.1. Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc: a) bài học về quyết tâm 

cải cách thể chế xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp 

toàn diện trên cơ sở phân tích đúng tình hình và đặt ra mục tiêu đúng đắn, 

theo hướng, phải đa dạng hóa nông sản và cải tiến chất lượng, giảm giá 

thành sản phẩm và điều chỉnh toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất; b) Bài 

học về quyết tâm đổi mới nhận thức, tư duy để đẩy mạnh cải cách, phát 

triển công nghiệp - lấy phát triển làm chủ đề, lấy thị trường làm phương 

hướng, lấy cải cách và tiến bộ khoa học kỹ thuật làm động lực, lấy tin tức 

hoá làm trọng điểm, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy công 

nghiệp hoá đất nước. Bài học về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

trong ngành dệt may, về tính linh hoạt trong hoạch định chính sách trong 

ngành ô tô; và c) Khéo léo, linh hoạt, mềm dẻo trong việc thực hiện các 

cam kết của WTO, tận dụng các điều khoản ưu đãi của WTO dành cho 

các nước đang phát triển,  trong khi vẫn bảo hộ được ngành ngân hàng 

trong nước, đẩy mạnh cải cách hệ thống ngân hàng thương mại theo 

hướng thị trường, tăng cường tính hiệu lực của pháp luật ngân hàng, đẩy 

mạnh cổ phần hoá, tạo điều kiện thu hút mọi khoản tiền nhàn rỗi trong 

dân cư thông qua chính sách tự do hoá lãi suất ngân hàng 

3.3.2. Bài học từ kinh nghiệm của ấn Độ: a) Bài học về mở cửa nền 

kinh tế từ từ và chú ý đến chất lượng tăng trưởng; b) Bài học về sự lựa 

chọn thông minh trong xây dựng chiến lược cải cách ngoại thương; c) Bài 

học về việc đã đặt công nghệ phần mềm vào đúng ưu tiên phát triển; d) 

Bài học về phát triển hiệu quả đầu tư FDI; và e) Bài học từ biện pháp làm 

giảm hố ngăn cách giàu - nghèo 

3.3.3. Bài học từ kinh nghiệm của một số nước Đông Nam  ̧®∙ vượt 

qua cuộc khủng hoảng tài chính khi tham gia toàn cầu hóa kinh tế: a) Bài 

học về việc áp dụng chính sách tự do hoá tài chính; b) Bài học về sử dụng 

chính sách tỷ giá hối đoái; và c) Bài học về việc giảm lệ thuộc vào các tổ 

chức quốc tế. 
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Kết luận 
Việt Nam đã thực hiện cải cách nền kinh tế, chuyển đổi nền kinh tế tập 

trung sang nền kinh tế thị trường. Hơn 20 năm qua, chúng ta đã gặt hái 
được những thành tựu đáng khích lệ. Có được những thành tựu đó là do 
Đảng và Nhà nước ta đã có những quan điểm, đường lối, quyết sách đúng 
đắn và kịp thời.  

Toàn cầu hóa đã trở thành xu thế của thời đại - thời đại mà các quốc 
gia không thể phát triển nếu không tham gia hội nhập. Toàn cầu hóa 
mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức. Việt Nam tham 
gia hội nhập với chủ trương "Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu 
vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác 
quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa". Tham 
gia TCH nói chung và gia nhập WTO và các nước đang phát triển như mở 
rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam; nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia cũng như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tiếp cận nguồn 
vốn của các tổ chức tài chính và các nước phát triển trên thế giới; có điều 
kiện để đổi mới công nghệ và nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ 
cao... Việt Nam cũng phải đối mặt với hàng loạt các thách thức như: trình 
độ phát triển kinh tế thấp, hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, chính sách 
chưa đồng bộ, khả năng cạnh tranh kém, cơ sở hạ tầng lạc hậu, phân hóa 
giàu nghèo còn cao, đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính, phụ 
thuộc vào các nước mạnh... Bên cạnh đó, thách thức đặc biệt đối với Việt 
Nam còn là vấn đề chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, vấn đề chống tham 
nhũng... 

Nghiên cứu về toàn cầu hóa, sau khi đã có được các cơ sở lý luận cần 
thiết, luận án đi sâu vào nghiên cứu thách thức của TCH kinh tế ở nhóm  
nước đang phát triển được lựa chọn là Trung Quốc, ấn Độ,  và một số 
nước Đông Nam á. Bài học qua những thành công và thất bại của Trung 
Quốc, ấn độ và các nước Đông Nam á khi tham gia toàn cầu hóa kinh tế 
trong một số lĩnh vực nhất định là những kinh nghiệm rất quí  báu cho 
Việt Nam, vì những nước này rất gần Việt Nam, có những hoàn cảnh lịch 
sử, điều kiện tự nhiên và quá trình phát triển tương đối giống Việt Nam. 
Kinh nghiệm của những nước này đều rất bổ ích và quý báu đối với Việt 
Nam, đặc biệt khi  hiện nay Việt Nam đã là thành viên chính thức của 
WTO, đã chính thức tham gia sâu rộng vào TCH kinh tế. 
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 Đối với nhóm nước được lựa chọn để nghiên cứu, có rất nhiều bài 
học kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội để nghiên cứu, 
nhưng luận án chỉ giới hạn ở một vài lĩnh vực được coi là điển hình 
của nước nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đề tài luận án cho phép tác giả 
rút ra một số kết luận quan trọng sau: 

Toàn cầu hóa kinh tế là xu hướng tất yếu khách quan mà không một 
nước nào, quốc gia nào có thể đứng ngoài xu hướng đó.  

Toàn cầu hóa kinh tế mang lại rất nhiều cơ hội cho các nước, đặc biệt 
là các nước đang phát triển, nhưng bên cạnh đó là những tác động tiêu 
cực, những thách thức mà bản thân các nước đang phát triển phải hết sức 
nỗ lực để vượt qua, và khi biết cách để vượt qua thì những thách thức đó 
lại biến thành cơ hội. 

  Đối với Trung Quốc, bài học kinh nghiệm là vai trò của đổi mới tư 
duy, cải cách trong nước, thể hiện trong lĩnh vực nông nghiệp, công 
nghiệp và ngân hàng, việc thực hiện cam kết với WTO và chiến lược, 
chính sách, cách ứng xử với các vấn đề phát sinh.  

 Đối với ấn độ, bài học lớn nhất là ảnh hưởng không tốt của việc 
chậm cải cách và hội nhập, bài học về cải cách chính sách ngoại thương 
và định hướng chiến lược xuất khẩu, tận dụng cơ hội mới do công nghệ 
thông tin mang lại, tận dụng lợi thế so sánh để phát triển các ngành dệt 
may, thiết kế và sản xuất phần mềm. 

 Đối với các nước Đông Nam á, bài học lớn nhất là cuộc khủng hoảng 
tài chính tiền tệ, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Sai lầm của chính 
phủ các nước này thể hiện trong các chính sách vĩ mô như chính sách lãi 
suất, chính sách thu hút vốn ngoài, can thiệp quá sâu vào hoạt động của 
các doanh nghiệp và ngân hàng.... Mỗi nước có một cách vượt qua khủng 
hoảng riêng của mình và đều là những kinh nghiệm quý báu mà chúng ta 
nên xem xét trong quá trình thực hiện toàn cầu hóa kinh tế ở Việt Nam 
trong những năm tới. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, với những yêu cầu mới, những bài học 
trên đã phần nào giúp cho Việt Nam hạn chế những mặt tiêu cực cũng 
như phát huy được những mặt tích cực của toàn cầu hóa kinh tế để có thể 
vượt qua  những thách thức, đưa nền kinh tế đất nước phát triển, thực hiện 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh./. 

 




